ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD

HỌC KỲ II

Câu 1:  Đạo đức là:
A. sống hiền từ, nhân ái với mọi người
B. không sát sinh
C. sống có quy tắc, chuẩn mực với mọi người
D. hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích cộng đồng, của xã hội

Câu 2: Lương tâm là gì?

 A. Sự hối hận, đau khổ do mình đã mắc sai lầm.

 B. Sự xấu hổ vì lo sợ xã hội lên án chê trách hành vi trái đạo đức của mình.

 C. Năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi  đạo đức của mình

 D. Sự sung sướng, thanh thản do những việc làm lương  thiện của mình.

Câu 3: Đạo đức là hệ thống ……………………mà nhờ đó, con người tự giác  điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của xã hội:

A. Cá quan niệm, các quan điểm tiến bộ của xã hội.

B. Các hành vi, các việc làm mẫu mực trong xã hội.

C. Các nề nếp, các thói quen tốt đẹp trong xã hội.

D. Các qui tắc, các chuẩn mực xã hội.

Câu 4: Một người học sinh có danh dự khi:

A. Đạt thành tích cao trong học tập

B. Đöôïc Nhà trường tuyên dương.

C. Có hạnh kiểm tốt được bạn bè quý mến.

D. Tham gia tích cực các phong trào của trường lớp phát  động.

Câu 5: Hãy chọn một trường hợp tự trọng:

A. Không nhờ bạn giảng giải những bài toán khó.

B. Không đi nhờ xe của bạn.

C. Không mượn tập bạn để chép bài.

D. Không “quay cĩp” bài của bạn trong kiểm tra. 

Câu 6: Danh dự là:

A. Nhân phẩm đã được xã hội đánh giá và công nhận.

B. Đức tính đã được xã hội tôn trọng và đề cao.

C. Uy tín đã được xã hội xác nhận và suy tôn.

D. Năng lực đã được xã hội khẳng định và thừa nhận.

Câu 7: Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó được coi là có:

A. Tinh thần tự chủ.      
B. Ý chí vươn lên.

C. Tính tự tin.                
D. Lòng tự trọng
Câu 8: Lương tâm là năng lực ………………… hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội.

A. Tự nhắc nhở và phê phán.

B. Tự phát hiện và đánh giá.

C. Tự đánh giá và điều chỉnh.

D. Tự theo dõi và uốn nắn.

Câu 9: Trạng thái thanh thản của lương tâm giúp con người tự tin hơn vào bản thân và phát huy được tính …………………… trong hành vị của mình.

A. Tự giác.              

B. Tự tin.

C. Sáng tạo.           

D. Tích cực.

Câu 10: Theo Luật Hôn nhân – Gia đình hiện hành, nam được phép kết hôn khi đủ 20 tuổi, nữ được phép kết hôn khi đủ 18 tuổi. 

    Có thể hiểu thời điểm được phép kết hôn:

A. Nam: từ ngày hôm sau của lần sinh nhật thứ hai mươi trở đi.                                            

B. Nữ: từ ngày hôm sau của lần sinh nhật thứ mười tám trở đi.

C.  ( a, b )  đúng.        

D.  ( a, b )  sai.                                                                           

 Câu 11:  “Hạnh phúc là đấu tranh” là câu nói của:

A. Các Mác.                 
B. Ăng ghen

C. Lê nin                        
D. Hồ Chí Minh

  Câu 12: Khi biết giữ gìn danh dự của mình, các cá nhân có được ………………………. để làm điều tốt và không làm điều xấu.

A. Một sức mạnh tinh thần.

B. Một khả năng tiềm tàng.

C. Một tình cảm mãnh liệt.

D. Một ý chí kiên định

Câu 13: Hạnh phúc là cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thoả mãn …………………về vật chất và tinh thần.

A. Các điều kiện đầy đủ, hoàn hảo.

B. Các ước mơ, hoài bão.

C. Các nhu cầu chân chính, lành mạnh.

D. Các ham muốn tột cùng.

Câu 14: Hãy chọn cho mình một thái độ đúng trong tình yêu:

A.Yêu khi học ở Phổ thông nhưng kết hôn lúc học Đại học.

B. Yêu khi học Đại học nhưng kết hôn sau khi ra trường.

C. Yêu khi học xong Đại học nhưng kết hôn khi có việc làm ổn định.

D. Yêu ở tuổi trưởng thành và kết hôn khi đủ cơ sở của một tình yêu chân chính

Câu 15: Cơ sở của tình yêu chân chính :

A. Hai người phải tương đồng về ngoại hình và phù hợp về nhân cách.

B. Là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với các quan niệm về đạo đức tiến bộ của xã hội.
C. Hai người phải hoà hợp về tâm hồn và cuốn hút về thể xác.

D. Hai người phải tương đồng về địa vị xã hội và kinh tế gia đình.

Câu 16: A và B cùng học một lớp 11 và yêu nhau. Vì bị bệnh nặng, A đã bỏ thi HKII nên không lên lớp cùng với B. Ở lớp học mới, nhiều anh chàng để ý đến B (cô vốn rất xinh đẹp). Nếu bạn là B, bạn sẽ :

A. Dần dần ít quan hệ vì  thấy  A thua kém mình và những bạn bè khác.

B. Chấm dứt hẳn không yêu anh A  nữa, lo tập trung việc học.

C. Tiếp tục yêu A và động viên anh cố gắng phấn đấu để thi lên lớp

D. Yêu người khác.

Câu 17: A và B cùng học một lớp 11 và yêu nhau. Vì bị bệnh nặng, A đã bỏ thi HKII nên không lên lớp cùng với B. Ở lớp học mới, nhiều anh chàng để ý đến B (cô vốn rất xinh đẹp). Nếu bạn là A, bạn sẽ:

A. Vẫn yêu B và tìm cách bảo vệ tình yêu đó.

B. Yêu người khác nếu B có biểu hiện ít quan tâm chăm sóc mình.

C. Nên tìm cách quên B để tập trung cho việc học.

D. Vừa tìm cách bảo vệ tình yêu, vừa tích cực ôn thi lại 

Câu 18: Khái niệm hạnh phúc nói chung là:

A. Cảm xúc vui sướng khi sự nghiệp thành đạt.

B. Cảm xúc vui sướng khi gia đình êm ấm.

C. Cảm xúc vui sướng  khi  tình yêu không trắc  trở.

D. Cảm xúc vui sướng khi thoả mãn những nhu  cầu chân chính. 

  Câu 19: Điều quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng :

A. Có thu nhập ổn định              B. Có trình độ văn hoá cao.                             

C. Có tình yêu nồng thắm.         D. Có sự hy sinh và tha thứ.  

Câu 20: Tình yêu là tình cảm cao nhất trong quan hệ giữa nam và nữ, khiến họ có nhu cầu:

A. Tìm đến nhau để chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.

B. Có nhu cầu gắn bó, tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình.

C. Có mong muốn gần gủi  để động viên, giúp đỡ nhau.

D. Có hy vọng gần gũi nhau để an ủi, cảm thông cho vơi bớt mọi nhọc nhằn

Câu 21: Nếu bị bố mẹ kiên quyết buộc nghỉ học để kết hôn, thì em cần phải làm gì ?

A. Vì sự hiếu thảo, em vâng lời bố mẹ.                                             

B. Bỏ nhà trốn đi tạm thời để thể hiện thái độ từ chối dứt khoát của mình.

C. Thuyết phục bố mẹ để từ chối kết hôn, tập trung cho việc học                                   

D.  Phối hợp với người thân, nhà trường, địa phương thuyết phục.

Câu 22: Em tán thành ý kiến nào sau đây:

A. Cần phải có tình bạn khác giới để cuộc sống mỗi ngươì thêm phong phú.                                           

B. Tình bạn khác giới làm tôn vẻ đẹp của mỗi giới.  

C. Tình yêu chân chính luôn khởi đầu từ tình bạn.                                    

D. Tình yêu là không thể chia sẻ cho nhiều người một lúc.                                        

Câu 23: Theo em, việc tỏ tình, việc chăm sóc nhau trong tình yêu, ai nên chủ động:

A.  Nam.         
B.  Nữ.                                  

C.  Nam cần chủ động trong tỏ tình, nữ cần chủ động trong chăm sóc .                                    

D. Khi điều kiện thuận lợi, người nào thực hiện cũng tốt.                                        

Câu 24: Trước khi đi đến hôn nhân, để chứng tỏ tình yêu giữa hai người, cần phải: 

A. Chiều chuộng, đáp ứng mọi đòi hỏi của người yêu.                                          

B. Dành hết thời gian, tâm trí cho nhau.

C.  Chia sẻ, chăm sóc, tôn trọng lẫn nhau                                    

D. Ghen tuông, giận hờn thật nhiều.                                      

Câu 25: Gia đình là một ……………………người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống:

A. Nhóm.                       B. Tập hợp.                       

C.  Khối liên kết.           D. Cộng đồng.                                                                    

Câu 26: Con người càng có trình độ văn hoá cao, càng trưởng thành về trí tuệ và cảm xúc thì tình yêu càng:

A. Cao thượng.               B. Lãng mạn                              

C. Mãnh liệt.                  D. Mù quáng                               

Câu 27: Lịch sử nhân loại đã từng tồn tại nhiều nền đạo đức khác nhau, các nền đạo đức này luôn bị chi phối bởi:

  A. Quan điểm và lợi ích của nhân dân lao động.

  B. Quan điểm và lợi ích của giai cấp thống trị.

  C. Quan điểm và lợi ích của tầng lớp trí thức.

  D. Quan điểm và lợi ích của tầng lớp doanh nhân.

Câu 28: Nền đạo đức mới mà nước ta đang xây dựng vừa kế thừa, phát huy những giá trị  đạo đức quý báu của dân tộc vừa tiếp thu:

  A. Những giá trị đạo đức xã hội chủ nghĩa.

  B. Những  năng lực sáng tạo của mọi người trong chế độ mới.

  C.  Những thành tựu khoa học của loài người.

  D.  Những tinh hoa văn hoá của nhân loại.

Câu 29: Trạng thái cắn rứt lương tâm giúp cá nhân ……………… cho phù hợp với yêu cầu, chuẩn mực đạo đức của xã hội.

A. Hoàn thiện mình.  

B. Nhắc nhở mình.

C. Điều chỉnh suy nghĩ của mình.

D. Điều chỉnh hành vi của mình.   

Câu 30: Hãy chọn cho mình một phương án tối ưu : 

 A. Đạo đức + Trí tuệ => Hoàn thiện nhân cách.

 B. Đạo đức + Ý chí => Hoàn thiện nhân cách.

 C. Đạo đức + Thể chất => Hoàn thiện nhân cách.

 D. Đạo đức + Lao động  => Hoàn thiện nhân cách.

Câu 31:  Cần phải giữ gìn đạo đức vì :

 A. Đạo đức giúp con người sống hoà nhập và trưởng thành.

 B. Đạo đức giúp con người tránh được thảm cảnh tù tội.

 C. Đạo đức tạo nên nền tảng của nhân cách.

 D. Đạo đức quyết định giá trị làm người.

Câu 32: Xác định tác giả của câu danh ngôn:

“ Có tài mà không có đức là người vô dụng.

Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”

A. Khổng tử.

B. Nguyễn Trãi.

C. Võ Nguyên Giáp.                       

D. Hồ Chí Minh
Câu 33: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương.

     Người trong một nước thì thương nhau  cùng”.

     Câu ca dao thể hiện rõ nét một phẩm chất đạo đức cao đẹp của người Việt Nam:

  A. Tinh thần đoàn kết.

   B. Lòng vị tha.

   C. Lòng nhân ái.

   D. Tính nhường nhịn.

Câu 36:  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví  đạo đức của con người như : 

A. Gốc của cây.

B. Thân của cây.

C. Nguồn của suối.

D. Nước của sông

Câu 37: Hiện tượng đốt vàng mã trong ma chay, giỗ chạp hiện nay:

  A. Một phong tục, tập quán.

 B. Một hủ tục.

 C. Một thuần phong, mĩ tục.

  D. Thói quen
Câu 38: Nền tảng của hạnh phúc gia đình:

  A. Tri thức.

  B. Đạo đức.

  C. Pháp luật.

  D. Phong tục, tập quán.

Câu 39: Theo em, thành ngữ : “Tiên học lễ, hậu học văn” được vận dụng phù hợp với xã hội nào ?

A. Phù hợp với mọi xã hội, mọi thời đại.

B. Chỉ phủ hợp với xã hội phong kiến.

C. Chỉ phù hợp với xã hội XHCN.  

D. Chỉ phù hợp với những xã hội phương Đông.

Câu 40: Theo em, nghi thức, thủ tục kết hôn nào là quan trọng nhất trong xã hội ta ?

 A. Tổ chức lễ hỏi, lễ cưới ở gia đình.

 B. Làm phép cưới ở Nhà thờ (Nếu có Đạo)

  C. Đăng ký kết hôn ở UBND Phường (Xã).

  D. Tất cả các nghi thức, thủ tục trên đều rất quan trọng, không có cái “nhất”

Câu 41:  Cộng đồng là gì?
A. Cộng đồng là một nhóm người thích nhau.
B. Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.
C. Cộng đồng là môt nhóm người công tác trong một ngành nào đó.
D. Cộng đồng là những người đang yêu nhau.
Câu 42:  Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm ………., gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.
A. giống nhau

B. chung

C. tương đồng

D. khác biệt

Câu 43:  …….là truyền thống đạo đức cao đẹp của dân tộc ta, được hun đúc qua các thế hệ từ ngàn xưa cho đến nay và ngày càng được duy trì, phát triển,
A. Lòng yêu nước
B. Tinh thần quả cảm
C. Hy sinh
D. Nhân nghĩa
Câu 44:  Câu thơ sau là của ai ?

“Đem đại nghĩa thắng hung tàn

Lấy chí nhân thay cường bạo”
A. Nguyễn Trãi

B. Trần Nhân Tông

C. Cao Bá Quát

D. Lê Lợi

Câu 45:  Câu thơ sau nói về truyền thống gì của dân tộc Việt Nam:

“Đem đại nghĩa thắng hung tàn

Lấy chí nhân thay cường bạo”
A. Yêu nước

B. Nhân nghĩa

C. Anh hùng

D. Thương người
Câu 46:  Những câu thơ sau câu nào không nói đến nhân nghĩa:
A. Thương người như thể thương thân
B. Lá lành đùm lá rách
C. Đói cho sạch, rách cho thơm
D. Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Câu 47:  Sống……là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng.
A. vui vẻ

B. giản dị

C. biết điều

D. hòa nhập
Câu 48:  Câu ca dao sau nói về tinh thần gì:
Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
A. Tinh thần đoàn kết
B. Tinh thần kiên cường bất khuất
C. Tinh thần xung phong
D. Tinh thần tự giác
Câu 49:  Em tán thành ý kiến nào sau đây:

A. Chỉ có những người có năng lực yếu kém mới cần đến hợp tác.

B. Chỉ nên hợp tác với người khác khi mình cần sự giúp đỡ của họ. 

C. Việc của ai người nấy biết

D. Mỗi người đều có điểm mạnh và hạn chế riêng vì thế cần phải hợp tác
Câu 50:  Hợp tác có bao nhiêu mức độ và cấp độ:

A. 1

B. 2 

C. 3

D. 4

Câu 51: Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết………… của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc. 

     

A. Tình cảm                                

B. Khả năng      

 
C. Thành quả lao động.                
D. Sức khỏe 

Câu 52:  Để tự hoàn thiện bản thân chúng ta cần: 

A. Vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, không ngừng học tập, lao động, tu dưỡng. 

B. Biết khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm. 

C. Lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân theo từng mốc thời gian cụ thể. 

D. Học hỏi những điều hay lẽ phải của người khác để thực hiện theo

Câu 53:  Truyền thống quý báu nhất của dân tộc ta là gì: 

A. Yêu nước bất khuất chống giặc ngoại xâm.  

B. Nhân đạo . 
 
 
 
 


C. Thương người.

D. D. Cả 3 đều sai. 

Câu 54:  Đạo đức là phương thức điều chỉnh hành vi con người mang tính: 

A. Bắt buộc. 
 
 
 
C. Không bắt buộc không tự nguyện. 

B. Tự nguyện.  
 
D. Tất cả đều đúng. 

Câu 55:  Việc các đồng bào miền núi tin vào các thầy mo thầy cúng là: 

A. Đúng. 
 
 
 


B. Cần thiết.                             
 


C. Sai.

D. Không có đáp án nào. 

Câu 56:  Câu lá lành đùm lá rách thể hiện : 

A. Lòng thương người. 
 

C. Không cần giúp đỡ hay quan tâm ai. 

B. Không có ý nghĩa. 
 
 
D.  Chỉ lo cho bản thân. 

Câu 57:  Câu tục ngữ : Đèn nhà ai nấy rạng. 

A. Không có ý nghĩa đạo đức. 
 
C. Sống ích kỉ chỉ biết quan tâm đến mình 

B. Sống hoà nhập . 
 
 
D. Sống trong sạch. 

Câu 58:  Độ tuổi gọi nhập trong thời bình được Luật Nghĩa vụ quân sự quy định 

A. 17 - 25 
 
 
B. 18 - 25 
 
 
C. 18 - 30 
 
 
D. 17 - 30  

Câu 59:  Sức mạnh của truyền thống yêu nước của nhân dân ta được Bác Hồ ví như 

A. Một làn sóng 
         
B. Một cơn gió  
C. Một cơn mưa               D. Một âm thanh 

Câu 60:  Câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân” nói đến vấn đề gì 

A. Trách nhiệm  
B. Nhân Phẩm  
 
C. Nghĩa vụ 
 
     D. Nhân nghĩa        

Câu 61:  Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” nói đến vấn đề gì 

A. Trách nhiệm        B. Nhân nghĩa 
 
 
 C. Lương tâm                  D. Nhân phẩm 

Câu 62:  . “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, là câu nói của ai? 

A. Lê Duẩn. 
B. Bác Hồ. 
C. Lê Nin        D. Phạm Văn Đồng. 

Câu 63:  Trách nhiệm hàng đầu của thanh niên Việt Nam hiện nay đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là: 

A. Trung thành với Tổ quốc 
 B. Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự 

C. Sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ quân sự. D.Trung thành với Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Câu 64:  .Lòng yêu nước là gì? 

A. Là tình yêu quê hương, làng xóm và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc. 

B. Là tình yêu quê hƣơng, đất nƣớc và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục  vụ lợi ích của Tổ quốc. 

C. Là tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng. 

D. Là trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Câu 65:  Yêu nước là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của người công dân đối với: 

A. Làng xóm. 
B. Quê hương. 

C. Toàn thế giới. 
D. Tổ quốc. 

Câu 66: Lòng yêu nước ở mỗi con người chỉ có thể nảy nở và phát triển trải qua những: 

A. Thử thách. 
B. Thiên tai khắc nghiệt. 

C. Khó khăn. 
D. Biến cố, thử thách. 

Câu 67:  Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam được thể hiện ở điểm nào sau đây:

A. Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước. 

B. Tích cực rèn luyện thân thể, ăn uống điều độ. 

C. Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. 

D. Giữ gìn trật tự, vệ sinh lớp học, trường học. 

Câu 68:  Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh? 

A. Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. 

B. Trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. 

C. Sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

D. Tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương. 

Câu 69:  Biểu hiện nào sau đây không  nói lên trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của thanh niên học sinh? 
A. Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn. 

B. Tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe và quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước. 

C. Chỉ cần học giỏi là đủ
D. Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Câu 70:  Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi: 

A. Nhân dân.                                                            B. Cá nhân. 
 

C. Công dân.                                                            D. Cơ quan, tổ chức. 
Câu 71:   Em không đồng ý với quan điểm nào sau đây :

   
A. Học sinh tuổi nhỏ làm việc nhỏ tuỳ theo sức của mình là yêu nước

   
B. Những người xa quê hương Tổ quốc , đóng góp tiền để phát triển kinh tế là yêu nước

   
C. Phải cầm súng đánh giặc mới là yêu nước

   
D. Góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là yêu nước

Câu 72:  Tìm đáp án sai về biểu hiện lòng yêu nước :

   
A. Giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc 
     B. Nhớ về cội nguồn , biết ơn thế hệ trước 

   
C. Học giỏi để khẳng định vai trò cá nhân 
D. Tình cảm yêu quý , gắn bó với quê hương 

Câu 73:   Sống hòa nhập là :

   
A. Tham vàng bỏ ngãi 

  B. Đèn ai nhà nấy rạng

   
C. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau
  D. Dĩ hoà vi quí

Câu 74:  Câu tục ngữ nào không nói về sự hoà nhập :

  
 A. Chung lưng đấu cật 

  B. Tức nước vỡ bờ 

   
C. Đồng cam cộng khổ

  D. Ngựa chạy có bầy , chim bay có bạn

Câu 75:  Tìm đáp án sai với biểu hiện sống hoà nhập :


A. Không gây mâu thuẫn với người khác
  

B. Tuyệt đối hoá lợi ích cá nhân 


C. Sống gần gũi chan hoà không xa lánh mọi người 


D. Giúp đỡ người khác

Câu 76:  Câu tục ngữ nào không nói về lòng nhân ái :

   
A. Thương người như thể thương thân
  B. Có trăng phụ đèn
   
C. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
  D. Chia ngọt xẻ bùi

Câu 77:   Câu tục ngữ : "Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại".

   
A. Nhường nhịn
  B. Bao dung, độ lượng
  C. Ban ơn
  D. Cảm thông

Câu 78:  Điền phương án thích hợp vào chỗ trống : Nhân nghĩa là .............. và .............. với người theo lẽ phải .

   
A. Lòng thương người , đối xử
  B. Lòng yêu thương , xử sự

   
C. Lòng thương người , quan hệ
  D. Tình cảm yêu thương , chăm lo

Câu 79:  Em không đồng ý với quan điểm nào sau đây :

   
A. Nhân ái là yêu thương con người theo đúng đạo lí, đúng chuẩn mực

   
B. Ăn ở có nhân mười phần chẳng khó

   
C. Đèn nhà ai nấy rạng.

   
D. Nhân ái là yêu thương tất cả mọi người 

Câu 80:  Việt Nam đã có những thành tựu nào sau đây về chăm sóc sức khoẻ?

   
A. Triệt tiêu dịch cúm gia cầm.

   
B. Chữa khỏi hẳn bệnh lao 

   
C. Nhân rộng sử dụng vacxin phòng chống viên não Nhật Bản.

   
D. Không còn dịch tả

Câu 81:  Tổ chức quốc tế nào sau đây hoạt động vì tự do, hạnh phúc và sự phát triển của con ngườitrên toàn thế giới?

   
A. Tổ chức dân số thế giới
  B. Tổ chức kinh tế thương mại thế giới

  
C. Tổ chức EU

  D. Khối quân sự Nato

Câu 82:  Những yếu tố nào sau đây không đe doạ tự do, hạnh phúc của con người?

   
A. Nghèo đói
  B. ¤ nhiễm môi trường
  C. Nguy cơ khủng bố
  D. Hoà bình
Câu 83:  Những việc làm nào sau đây không góp phần vì sự nghiệp tiến bộ và hạnh phúc của con người

   
A. Rèn luyện đạo đức

B. Tham gia các tệ nạn xã hội
   
C. Học tập tốt

  D. Giữ gìn và bảo vệ tự nhiên, môi trường

Câu 84:  Việc làm có thể gây hậu quả xấu đến con người.

   
A. Máy móc thay thế sức lao động của con người.
B. Trồng rừng   

   
C. Thu gom rác thải

  
D. Vớt dầu loang trên biển .
Câu 85:  Những chuẩn mực đạo đức nào sau đây không phù hợp với yêu cầu của chế độ XHCN?

   
A. Tam tòng

  B. Trọng lễ độ

   
C. Cần kiệm

  D. Trung với Đảng, hiếu với dân

Câu 86:  Câu tục ngữ nào nói về pháp luật?

   
A. Phép vua thua lệ làng

B. Bền người hơn bền của
  
Câu 87:  Nền đạo đức nào phù hợp với yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước hiện nay?

   
A. Đạo đức chế độ chiếm hữu nô lệ.
  B. Đạo đức TBCN

   
C. Đạo đức XHCN

  D. Đạo đức phong kiến

Câu 88:   Chọn đáp án đúng : Lịch sử loài người hình thành khi con người biết:

  
A. Chế tạo công cụ lao động.
  B. Làm nhà để ở.

   
C. Trồng lúa nước.

  D. Đi bằng 2 chân.

Câu 89:  Tìm đáp án đúng : Tự trọng là :

  
 A. Không muốn ai chỉ trích , khuyên bảo
B. Sự đề cao cái tôi

   
C. Sự khó chịu khi bị đánh giá thấp 
D. Sự tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm , danh dự của mình 

Câu 90:  Câu tục ngữ :"Chết vinh còn hơn sống nhục" nói về :

   A. Danh dự 
  B. Nghiã vụ 
  C. Tự trọng
  D. Hạnh phúc

Câu 91:  Câu tục ngữ nào sau đây không nói về danh dự và nhân phẩm :

   A. Giấy rách phải giữ lấy lề
  B. Ngọc nát còn hơn ngói lành

   C. Cọp chết để da , người ta chết để tiếng 
  D. Dốt đến đâu học lâu cũng biết 

Câu 92:   Câu nói "của chồng công vợ " nói về

   
A. Quan hệ nhân thân của vợ chồng
B. Nghĩa vụ của vợ chồng trong gia đình

   
C. Tình cảm của vợ chồng
D. Bình đẳng của vợ chồng trong gia đình
Câu 93:  Câu tục ngữ nào sau đây không nói về lương tâm :

   A. Gắp lửa bỏ tay người

  B. Đào hố hại người lại chôn mình

   C. Xay lúa thì thôi ẵm em

  D. Một lời nói dối xám hối bảy ngày

Câu 94:   Câu tục ngữ nào sau đây không nói về hạnh phúc :

   
A. Có an cư mới lập nghiệp.
  B. Tốt danh hơn lành áo

   
C. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ
  D. Trong ấm ngoài êm

*********HẾT*********

